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Giới thiệu

Trưởng thành trứng trong ống nghiệm (In Vitro 

Maturation - IVM) được xem là một kỹ thuật có 

thể thay thế phác đồ thụ tinh trong ống nghiệm 

(TTTON) cổ điển. Phác đồ TTTON hiện nay phải sử dụng 

một lượng lớn nội tiết trong thời gian kéo dài để kích 

thích buồng trứng. Kỹ thuật IVM chỉ cần sử dụng một 

lượng tối thiểu nội tiết, do đó không cần phải tiêm thuốc 

và siêu âm theo dõi kéo dài. Nhờ đó, chi phí điều trị 

được giảm đáng kể. Bên cạnh đó, một ưu điểm quan 

trọng của kỹ thuật IVM là loại trừ hoàn toàn hội chứng 

quá kích buồng trứng, là biến chứng thường gặp và 

nguy hiểm nhất của phác đồ TTTON cổ điển.

Các bệnh nhân bị buồng trứng đa nang (PCO) là đối 

tượng đặc biệt thích hợp cho kỹ thuật IVM do: (1) số 

nang noãn thứ cấp có sẵn ở buồng trứng nhiều; (2) nguy 

cơ hội chứng quá kích buồng trứng rất cao nếu áp dụng 

phác đồ TTTON cổ điển. Do đó, hiện nay đây là chỉ định 

phổ biến nhất của IVM.

Theo tổng kết trên y văn thế giới, hiện nay có khoảng 

30 trung tâm TTTON trên thế giới thực hiện thường qui 

kỹ thuật IVM và theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 

1300 em bé ra đời từ kỹ thuật này (Sukkari, 2008).

Từ khi kỹ thuật IVM được áp dụng trên thế giới (1991) 

đến nay, đã có nhiều mối quan tâm về sức khỏe của các 

em bé sinh ra từ kỹ thuật này. Cho đến nay đã có một 

số báo cáo về kết quả sản khoa và sức khỏe của các bé 

sinh ra từ kỹ thuật IVM với số liệu tổng cộng trên 500 

trường hợp. Các số liệu này đều cho thấy kết quả sản 

khoa và sức khỏe của các bé đều nằm trong các giới 

hạn bình thường (Cha et al., 2005; Soderstrom-Antila et 

al., 2006; Buckett et al., 2007).

Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kỹ thuật IVM ở Việt 

nam cho bệnh nhân buồng trứng đa nang (PCO) từ năm 
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2006. Trường hợp em bé IVM sinh đầu tiên ở Việt nam là 

vào năm 2007. Hiện nay, chúng tôi thực hiện khoảng 150 

trường hợp IVM một năm tại IVF Vạn Hạnh và IVFAS. Đây 

là báo cáo đầu tiên về kết quả sản khoa của các trường 

hợp IVM ở Việt nam.

Phác đồ thực hiện IVM và 
theo dõi thai kỳ

Bệnh nhân được cho thuốc tạo chu kỳ kinh nếu có triệu 

chứng kinh thưa hoặc vô kinh. Chúng tôi cho bệnh nhân 

tiêm 100 đơn vị FSH tái tổ hợp mỗi ngày, trong 3 ngày 

liên tiếp, từ ngày thứ 8 của chu kỳ kinh. Vào ngày tiếp 

theo, bệnh nhân được tiêm 10.000 đơn vị hCG. Chọc 

hút trứng từ các nang nhỏ được thực hiện 36-40 giờ sau 

khi tiêm hCG. 

Trứng được nuôi trưởng thành trong môi trường đặc biệt 

trong vòng 26-32 giờ. Sau đó, các trứng trưởng thành sẽ 

được thụ tinh trong ống nghiệm như các phác đồ TTTON 

bình thường. Phôi tạo thành sẽ được nuôi cấy trong 2-3 

ngày trước khi cấy lại vào buồng tử cung bệnh nhân.

 

Nội mạc tử cung được chuẩn bị với nội tiết tố kết hợp 

bao gồm estradiol và progesterone. Nếu có thai, bệnh 

nhân sẽ được hỗ trợ hoàng thể cho đến ít nhất là tuần 

thứ 9 của thai kỳ.

Tất cả các trường hợp có thai đều được theo dõi sát 

trong thai kỳ. Các chỉ số theo dõi bao gồm: cân nặng, 

sự phát triển của thai, biến chứng tiền sản giật, tiểu 

đường thai kỳ, khoảng sáng sau gáy, siêu âm hình thái 

thai. Các trường hợp sanh đều được ghi nhận: cách 

sanh, số bé, cân năng lúc sanh, giới tính, chỉ số APGAR 

và các biến chứng như: suy hô hấp sơ sinh, các bất 

thường và dị tật ở trẻ...

Kết quả sản khoa

Chúng tôi ghi nhận được 31 trường hợp sanh từ kỹ thuật 

IVM từ năm 2007 đến đầu năm 2009. Trong đó có 20 

trường hợp sanh đơn thai và 11 trường hợp sanh song 

thai. Tuổi trung bình của sản phụ là 29,8 tuổi. Tăng 

cân trong thai kỳ trung bình của các sản phụ là 15kg. 

Chúng tôi không ghi nhận trường hợp tiền sản giật hay 

tiểu đường thai kỳ nào trong 31 thai phụ trong báo cáo 

này. Các chỉ số về độ dày khoảng sáng sau gáy (nuchal 

translucency) và khảo sát hình thái thai nhi qua siêu âm 

3 chiều đều nằm trong giới hạn bình thường. 

Trong 42 trường hợp trẻ sơ sinh (20 bé đơn thai và 22 bé 

song thai), có 18 bé trai (42,9%) và 24 bé gái (57,1%). 

Có 2 trường hợp sanh ngả âm đạo, các trường hợp còn 

lại là mổ lấy thai. Có 4 trường hợp sanh non tháng 

(<37 tuần tuổi): 2 trong 20 trường hợp đơn thai và 2 trên 

11 trường hợp song thai. Tuổi thai trung bình của các 

trường hợp sanh đơn thai là 37,8 tuần, dao động từ 30-40 

tuần. Tuổi thai trung bình của các trường hợp sanh song 

thai là 37,4 tuần, dao động từ 34 đến 40 tuần. Cân nặng 

trung bình của trẻ sinh đơn thai là 2965g (1850-3450g). 

Cân nặng trung bình của trẻ sinh song thai là 2272g 

(1700-2700g).

 

Trong 42 bé trên, 40 bé có chỉ số APGAR 1 phút từ 7 

trở lên và 2 bé có APGAR 1 phút là 6. Chúng tôi không 

ghi nhận biến chứng sơ sinh nặng, tử vong sơ sinh hoặc 

di tật bẩm sinh nào ở tất cả các trường hợp trên. Tỉ lệ 

song thai trong báo cáo này cao là có thể do đa số các 

trường hợp song thai sau điều trị thường ở lại theo dõi 

khám thai với chúng tôi. Trong khi nhiều trường hợp đơn 

thai trở về địa phương khám thai và sanh, nên chúng 
Trứng non
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tôi không ghi nhận được số liệu sản khoa từ các trường 

hợp này.

Kết quả cho thấy các chỉ số về phát triển của thai kỳ 

và kết quả sản khoa của các thai kỳ và trường hợp trẻ 

sanh từ kỹ thuật IVM đều nằm trong các giới hạn bình 

thường. Chúng tôi không phát hiện các trường hợp bệnh 

lý hoặc bất thường nào ở các trẻ trong nhóm theo dõi. 

Các kết quả sản khoa khả quan trên có thể một phần 

do các sản phụ trẻ tuổi (trung bình 29,8 tuổi). Kết quả 

ghi nhận của báo cáo này cũng tương đương với các báo 

cáo trên y văn về các trẻ sinh ra từ kỹ thuật IVM.

Số liệu từ báo cáo của chúng tôi góp phần củng cố hiệu 

quả và tính an toàn của kỹ thuật IVM trong việc thay thế 

phác đồ TTTON cổ điển. Việc áp dụng IVM thành công 

ở Việt nam có ý nghĩa lớn về mặt y học và kinh tế. Các 

báo cáo trên y văn và tại các hội nghị quốc tế về IVM 

cho thấy Việt nam là một trong những nước đi đầu về kỹ 

thuật này trên thế giới hiện nay cả về số lượng chu kỳ 

điều trị và tỉ lệ thành công. Ý nghĩa quan trọng về mặt 

kỹ thuật của IVM là giúp tăng độ an toàn cho bệnh nhân 

khi thực hiện TTTON. Ngoài ra, kỹ thuật IVM còn giúp 

giảm đáng kể chi phí cho thuốc nội tiết khi thực hiện 

TTTON. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở các nước đang 

phát triển như Việt nam do chi phí thuốc hiện chiếm 

khoảng 60% chi phí điều trị TTTON. 

Kết luận

Kỹ thuật trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM) 

để điều trị cho các trường hợp phụ nữ bị buồng trứng 

đa nang và có chỉ định TTTON trong báo cáo này cho 

kết quả thai kỳ phát triển và kết quả sản khoa trong giới 

hạn bình thường. 
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